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bác sỹ muốn sử dụng Tây Y (y học hiện đại) để chẩn 
đoán, điều trị vì tiết kiệm thời gian thăm khám, hiệu quả 
nhanh (có thể trông thấy ngay) nên bệnh nhân cũng dễ 
hài lòng hơn; ngoài ra còn có yếu tố liên quan đến vấn 
đề đời sống, thu nhập của cán bộ… Do đó, ban lãnh 
đạo bệnh viện cần có những chính sách và qui chế hết 
sức cụ thể về đầu tư đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
chế độ đãi ngộ thỏa đáng để duy trì và phát triển mạnh 
y học cổ truyền trên nền tảng phối hợp nhuần nhuyễn 
với y học hiện đại, chứ không phải lấy y học hiện đại 
thay thế y học cổ truyền.  

Bảng 6. Kết quả sử dụng thuốc y học cổ truyền 
năm 2011 tại bệnh viện 

Loại thuốc Thực hiện Kế hoạch Tỷ lệ đạt 
Thuốc thang (thang) 88.840 74.686 119% 
Thuốc sắc (thang) 44.808 41.640 107,6% 
Thuốc bào chế 17.410 14.940 116,5% 
Thuốc pha chế 4.961 6000 82,7% 

Nhận xét: Qua bảng này chúng ta thấy năm 2011 
các loại thuốc thang, thuốc sắc, thuốc bào chế đều 
vượt kế hoạch đề ra dù chưa nhiều (7,6%-19%). Tuy 
nhiên thuốc pha chế lại chỉ đạt 82,7% (4961/6000). 
Đây là một vấn đề rất đáng quan tâm vì lĩnh vực thuốc 
pha chế là có kết hợp sử dụng kỹ thuật hiện đại làm 
tăng hiệu quả của thuốc y học cổ truyền, là xu hướng 
của các nước ngày càng sử dụng nhiều loại sản phẩm 
này, thậm trí ở Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước 
đã tinh chế ra các sản phẩm thuốc y học cổ truyền có 
thể tiêm, truyền…. nâng rất cao hiệu quả điều trị và hỗ 
trợ điều trị bệnh.  

KẾT LUẬN 
Qua kết quả nghiên cứu của đề tài này về công tác 

khám chữa bệnh năm 2011 tại bệnh viện đa khoa y 
học cổ truyền Hà Nội cho thấy: 

-Tổng số khám bệnh năm 2011 là 87.146 ca, đạt 
126,8%; bệnh nhân ngoại trú ra viện là 1.321 ca đạt 
57,6% kế hoạch; bệnh nhân nội trú là 6.926 đạt 
104,9%.  

- Tổng số chẩn đoán X-quang là 24.172 lần đạt 
146,4%; xét nghiệm 461.108 lần đạt 132,2%; điện tim 
4.830 lần đạt 126,5%; nội soi là 925 lần đạt 137,6%; 
siêu âm 12.936 lượt đạt 131,1%. 

- Kết quả khám và điều trị ngoại trú năm 2011 là 
1.321 ca đạt 57,6%; tổng số ngày điều trị ngoại trú là 
13.126 ca đạt 60,9%; số lần châm cứu là 11.454 đạt 
125,1%; số lần vật lý trị liệu là 8.272 đạt 162,6%; số 
lần xoa bóp bấm huyệt là 5.374 đạt 102,4%.  

- Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 6.296 ca đạt 
104,9% kế hoạch năm. Các chuyên khoa Phụ sản, Hồi 
sức cấp cứu, Nội … lây, Nhi đã đạt và vượt kế hoạch (từ 
0-54%); ngoại khoa đạt 93,9%; châm cứu đạt 81,9%; 
ngũ quan đạt 71,2%.   

- Chỉ số sử dụng giường bệnh, ngày sử dụng 
giường, ngày điều trị trung bình hồi sức lần lượt đạt 
121,7%, 37 và 11,9; châm cứu là 98,6%, 30 và 24; lão 
khoa 95%, 28,9 và 22,5. 

- Sử dụng đông dược: thuốc thang là 88.840 đạt 
119% kế hoạch; thuốc sắc là 44.808 thang đạt 
107,6%; thuốc bào chế là 17.410 đạt 116,5%; thuốc 
pha chế là 4.961 đạt 82,7%. 
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Tóm tắt 
Nghiên cứu về tỷ lệ mắc đái tháo đường (ĐTĐ) và 

kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh của 
người dân đã được triển khai trên 582 người dân tại 
Thái Bình trong độ tuổi từ 30-64 tại 22 xã vào tháng 3 
năm 2011. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ hiện mắc đái 
tháo đường ở Thái Bình là 6,7%, trong đó nam giới 
chiếm tỷ lệ cao hơn nữ giới. Chủ yếu người mắc ĐTĐ ở 
nhóm nghề nghiệp nghỉ hưu và thất nghiệp. Liên quan 
tới kiến thức về nguy cơ ĐTĐ, chiếm một tỷ lệ lớn 

(50%) những người được điều tra có không có kiến 
thức gì về nguy cơ ĐTĐ. Có tới trên 60% người được 
hỏi cho rằng bệnh này có thể chữa khỏi. Đa số các đối 
tượng được điều tra đều có thái độ đúng mực đối với 
tình trạng bệnh.  

Khuyến nghị chính của nghiên cứu là cần tiếp tục 
mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông 
về phòng chống bệnh đái tháo đường cho người dân. 

Từ khóa: đái tháo đường, kiến thức, thái độ, thực 
hành. 
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Summary 
The study on prevalence of diabetes mellitus, 

knowledge, attitudes and practices of the people 
disease prevention has been caried out in 582 people 
aged 30-64 in 22 communes in Thaibinh on March 
2011. 

Results showed that the prevalence of diabetes in 
Thaibinh was 6.7%, with a high proportion of men than 
women. Mainly people with diabetes were in retirement 
and unemployment groups. Knowledge related to risk 
of diabetes, a large proportion (50%) of study subjects 
had no knowledge of the risk of diabetes. There were 
over 60% of respondents said that this disease can be 
cured. The majority of subjects surveyed have the 
correct attitude for the disease. 

Key recommendation of the study is to further 
expand and diversify communication activities on 
prevention of diabetes to people. 

Keywords: diabetes mellitus, knowledge, attitudes, 
practices 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay, 

có khoảng hơn 220 triệu người dân trên toàn thế giới bị 
bệnh đái tháo đường [1]. Trong năm 2005, ước tính đã 
có khoảng 1,1 triệu người chết vì bệnh đái tháo đường. 
Gần 80% các ca tử vong do bệnh đái tháo đường xảy 
ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình [2]. Cùng 
với sự già hóa của dân số, đô thị hóa và lối sống ít vận 
động, tình trạng mắc đái tháo đường sẽ ngày càng gia 
tăng trong tương lai [3]. Người ta dự đoán rằng, đến 
năm 2030 trên toàn thế giới, số người mắc đái tháo 
đường sẽ tăng lên con số là 366 triệu [4]. 

Việt Nam đang ở trong giai đoạn chuyển dịch dịch 
tễ học với gánh nặng của các bệnh không truyền 
nhiễm, đặc biệt là bệnh đái tháo đường đang xu hướng 
ngày càng tăng lên [5]. Điều tra Quốc gia năm 2002 
cho thấy tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường ở lứa 
tuổi từ 30 đến 60 trong toàn quốc là 2,7% (ở khu vực 
đô thị và khu công nghiệp tỷ lệ cao tới 4,4%). Đặc biệt, 
tỷ lệ bệnh trong nhóm người có yếu tố nguy cơ là rất 
cao (10%) [6]. 

Trước thực trạng gánh nặng ngày càng tăng cao 
của bệnh đái tháo đường, được sự hỗ trợ của Quỹ bệnh 
đái tháo đường thế giới và Tổ chức y tế thể giới, từ năm 
2005, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cùng với tỉnh Thái 
Bình khai Dự án phòng chống và kiểm soát bệnh đái 
tháo đường. Dự án được triển khai với các mục tiêu 
tổng thể nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của 
cộng đồng thông qua việc triển khai các hoạt động 
phòng chống và kiểm soát bệnh đái tháo đường tại 
Thái Bình.  

Mục tiêu 
Nghiên cứu đo lường tình trạng mắc đái tháo đường 

chưa được phát hiện; những thay đổi về kiến thức, thái 
độ và thực hành về phòng chống bệnh đái tháo đường 
của người dân hiện đang sinh sống tại Thái Bình. 

PHƯƠNG PHÁP 
Nghiên cứu áp dụng thiết kế mô tả cắt ngang, triển 

khai thu thập số liệu ở những người từ 30 … 64 tuổi 
hiện đang sống tại 22 xã ở Thái Bình vào tháng 3 năm 
2010. Cỡ mẫu được tính dựa vào công thức tính cỡ 

mẫu ngẫu nghiên đơn để ước lượng tỉ lệ mắc ĐTĐ 
trong quần thể theo độ chính xác tuyệt đối. Với phương 
pháp chọn mẫu cụm, tổng số mẫu cần thiết cho nghiên 
cứu được tính là 582 người dân trong độ tuổi đã chọn. 
Phương pháp thu thập số liệu bao gồm triển khai 
nghiệm pháp tăng đường huyết để phát hiện những 
người mắc ĐTĐ, sau đó các đối tượng được phỏng vấn 
bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn nhằm đo lường kiến thức, 
thái độ, thực hành phòng chống đái tháo đường và một 
số tình trạng liên quan đến bệnh đái tháo đường như 
tình trạng đường huyết, cân nặng, chiều cao và chế độ 
dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt, hoạt động thể lực và 
một số yếu tố khác. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Trong điều tra cắt ngang, tổng cộng đã có 582 đối 

tượng tham gia phỏng vấn và ghi nhận các chỉ số sinh 
học gồm tình trạng glucose huyết tương lúc đói và 
glucose huyết tương ở thời điểm 2 giờ sau nghiệm 
pháp dung nạp glucose bằng đường uống 75 gram 
đường, chiều cao, cân nặng, chiều dài vòng bụng, 
vòng hông và huyết áp. Các chỉ số glucose huyết 
tương lúc đói và 2 giờ sau nghiệm pháp được sử dụng 
để xác định tình trạng đái tháo đường.  

Tình hình mắc đái tháo đường và một số đặc điểm 
dân số  

Trong tổng số 582 đối tượng tham gia điều tra, có 
39 đối tượng được xác định là mắc đái tháo đường, 
chiếm 6,7%. Kết quả nghiên cứu xác định tỷ lệ mắc 
ĐTĐ của Viện Nội Tiết tiến hành năm 2002 tại 4 vùng 
sinh thái ở Việt Nam trên 9150 người từ 30-64 tuổi cho 
kết quả là 3,6% mắc ĐTĐ [7]. Ngoài ra kết quả điều tra 
toàn quốc 2005, tỷ lệ mắc ĐTĐ thời điểm đó là 3,1%, 
tức là sau 6 năm, tỉ lệ mắc bệnh đã tăng thêm khoảng 
3,6% ở Thái Bình. Kết quả điều tra tình hình mắc ĐTĐ 
được triển khai vào giai đoạn đầu của dự án tại Thái 
Bình cho tỷ lệ mắc ĐTĐ năm 2005 là 3,1% [8].  

Tỉ lệ mắc đồng thời IFG + IGT là 1,5%, tương 
đương với 9 đối tượng. Tỉ lệ rối loạn glucose lúc đói IFG 
và tỉ lệ rối loạn dung nạp glucose IGT lần lượt là 3,3% 
và 10,8% (các tỉ lệ này được mô tả trong biểu đồ 1). Số 
liệu của điều tra năm 2005 tại Thái Bình cho tỷ lệ này 
là 6,3% và 6,8% [8]. Số liệu này phản ánh một xu thế 
chung hiện nay về tình hình mắc các bệnh không 
truyền nhiễm, trong đó đặc biệt là ĐTĐ đang tăng lên 
rất nhiều. 

77.7%

3.3%

10.8%
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IFG + IGT
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Biểu đồ 1. Tình trạng hiện mắc đái tháo đường (DM),  

rối loạn dung nạp glucose (IGT), rối loạn glucose lúc đói (IFG)  
và đồng thời IFG + IGT 
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Theo đặc điểm giới tính, kết quả phân tích trong 
biểu đồ 2 cho thấy tỉ lệ đái tháo đường và tiền đái tháo 
đường ở nam giới đều cao hơn so với nữ giới. Cụ thể, tỉ 
lệ đái tháo đường ở nam giới cao gấp gần 2 lần so với 
nữ giới (9,3% so với 4,8%). Trong khi đó, với tình trạng 
rối loạn dung nạp đường, tỉ lệ này ở nam giới là 11,4% 
so với 10,4% ở nữ giới. Với tình trạng rối loạn đường 
huyết lúc đói, trong khi tỉ lệ ở nữ giới chỉ là 2,4%, thì tỉ lệ 
này ở nam giới lên đến 4,5%. 
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Biểu đồ 2. Tình hình mắc đái tháo đường và tiền đái tháo đường ở 

nam và nữ 
Bằng việc xác định chiều cao và cân nặng của đối 

tượng trong quá trình nghiên cứu, nhóm đánh giá cũng 
có thể phân loại các đối tượng về tình trạng quá cân. 
Trong đó, những người thuộc nhóm quá cân khi chỉ số 
khối cơ thể (BMI), được tính bằng cân nặng chia cho 
bình phương chiều cao, ≥ 25 kg/m2Tỉ lệ mắc đái tháo 
đường và các tình trạng tiền đái tháo đường ở nhóm 
những người quá cân đều cao hơn so với những người 
có cân nặng bình thường. Tỉ lệ mắc đái tháo đường ở 
những người quá cân thậm chí còn cao gấp hơn 2 lần 
so với những người không bị quá cân. 
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Biểu đồ 3. Tình hình mắc đái tháo đường, tiền đái tháo đường và 

béo phì 
 
Kiến thức về nguy cơ ĐTĐ 
Khi được hỏi về hiểu biết về bệnh đái tháo đường, 

chỉ có 13,2% đối tượng trả lời được là đường máu cao 
hơn bình thường (Bảng 1). Đáng lưu ý, tỉ lệ này ở 
những người bị đái tháo đường lại thấp nhất (10,3%) 
trong số các tình trạng được ghi nhận, thấp hơn cả tỉ lệ 
ở nhóm có mức glucose máu thông thường (13,1%). 
Một tỉ lệ cũng cần lưu tâm đó là có đến gần 50% đối 
tượng trả lời là không biết khi được hỏi hiểu biết của 
mình về yếu tố nguy cơ của ĐTĐ. Tỉ lệ này có xu 
hướng cao hơn ở những người được xác định là bị đái 
tháo đường hoặc tiền đái tháo đường. 

 

Bảng 1. Hiểu biết về đái tháo đường của các đối 
tượng tham gia 
Hiểu về 
§T§ 

Đường máu cao 
hơn thường Đái ra đường Không biết 

 n % n % n % 
NGT 59 13.10 128 28.30 219 48.50 
IFG 2 10.50 3 15.80 10 52.60 
IGT 10 15.90 10 15.90 28 44.40 

IFG + IGT 2 22.20 1 11.10 5 55.60 
DM 4 10.30 13 33.30 19 48.70 
Tổng 77 13.20 155 26.60 281 48.30 
Trong số các triệu chứng của ĐTĐ được đối tượng 

liệt kê, người yếu và mệt mỏi là triệu chứng được nhắc 
đến nhiều nhất, chiếm đến 42,8% toàn bộ mẫu nghiên 
cứu. Tiếp theo là biểu hiện sút cân, với 27,8% đối 
tượng trả lời; đái nhiều, với 24,7% và uống nhiều 
16,2%. Một xu hướng cũng thể hiện khá rõ là các tỉ lệ 
liệt kê được các triệu chứng ở những người mắc ĐTĐ là 
thấp nhất so với nhóm glucose máu bình thường và 
nhóm tiền ĐTĐ (Bảng 2). 

Bảng 2. Tỉ lệ các triệu chứng được đối tượng liệt kê 

Triệu chứng  NGT IFG IGT 
IFG + 
IGT 

DM Tổng 

n 197 10 26 4 12 249 Người yếu 
và mệt mỏi % 43.6 52.6 41.3 44.4 30.8 42.8 

n 132 6 17 0 7 162 
Sút cân 

% 29.2 31.6 27.0 0 17.9 27.8 
n 116 3 14 1 10 144 Đái nhiều 
% 25.7 15.8 22.2 11.1 25.6 24.7 
n 70 2 11 1 10 94 Uống nhiều 
% 15.5 10.5 17.5 11.1 25.6 16.2 
n 49 3 2 0 3 57 

Mắt mờ 
% 10.8 15.8 3.2 0 7.7 9.8 
n 15 0 2 0 0 17 Lâu liền vết 

thương % 3.3 0 3.2 0 0 2.9 
n 85 6 13 1 6 111 Khác 
% 18.8 31.6 20.6 11.1 15.4 19.1 

Nhận định về mức độ nguy hiểm của ĐTĐ thì hầu 
hết (hơn 90%) đối tượng tham gia cho rằng bệnh này 
nguy hiểm (Bảng 3). Trong số này có đến gần 70% 
cho rằng bệnh có thể gây chết người và chỉ có 33,5% 
cho rằng bệnh có thể gây nhiều biến chứng và tàn phế. 
Khác biệt về tỉ lệ cho rằng bệnh có thể gây chết người 
giữa nhóm mắc ĐTĐ và nhóm glucose máu bình 
thường là không đáng kể (69,4% so với 70,4%). Với 
nhận định về khả năng gây biến chứng và tàn phế 
cũng không có sự khác biệt nhiều giữa hãm mắc ĐTĐ 
và nhóm glucose máu bình thường (30,6% so với 
32,3%). 

Bảng 3. Nhận định về mức độ nguy hiểm của bệnh 

  NGT IFG IGT 
IFG + 
IGT DM Tổng 

n 415 18 58 7 36 534 
Nguy hiểm 

% 91.8 94.7 92.1 77.8 92.3 91.8 
Mức độ nguy hiểm 

n 292 11 33 5 25 366 Có thể gây 
chết người % 70.4 61.1 56.9 71.4 69.4 68.5 

n 134 6 26 2 11 179 Gây nhiều 
biến chứng, 
tàn phế % 32.3 33.3 44.8 28.6 30.6 33.5 
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Bảng 4 trình bày những hiểu biết của người dân về 
biến chứng của ĐTĐ. Khoảng 50% những đối tượng 
tham gia phỏng vấn cho biết họ có biết những biến 
chứng của bệnh ĐTĐ. Nhìn chung không có sự khác 
biệt lớn về tỉ lệ này giữa các đối tượng có tình trạng 
bệnh khác nhau. Trong số các triệu chứng được liệt 
kê, biến chứng liên quan đến tim mạch và mắt được 
đề cập đến nhiều nhất, với hơn 38% đối tượng nhắc 
đến. Tiếp theo là đến biến chứng liên quan đến tăng 
huyết áp (hơn 30%), hoại tử chi (gần 25%) và thận 
(hơn 19%).  

Bảng 4. Các biến chứng có thể của bệnh 
 

  NGT IFG IGT IFG + 
IGT 

DM Tổng 

n 225 10 31 4 20 290 Biết những 
biến chứng % 49.8 52.6 49.2 44.4 51.3 49.8 

Biến chứng 
n 82 4 15 3 8 112 

Tim mạch 
% 36.4 40.0 48.4 75.0 40.0 38.6 
n 89 6 7 0 9 111 Mắt 
% 39.6 60.0 22.6 0 45.0 38.3 
n 69 2 11 2 5 89 Tăng huyết 

áp % 30.7 20.0 35.5 50.0 25.0 30.7 
n 58 2 8 0 4 72 

Hoại tử chi 
% 25.8 20.0 25.8 0 20.0 24.8 
n 46 1 5 0 4 56 Thận 
% 20.4 10.0 16.1 0 20.0 19.3 
n 31 0 3 0 1 35 

Thần kinh 
% 13.8 0 9.7 0 5.0 12.1 
n 62 2 8 2 6 80 

Khác 
% 27.6 20.0 25.8 50.0 30.0 27.6 

 
Kiến thức về điều trị ĐTĐ 
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Biểu đồ 5. Nhận định về khả năng chữa khỏi ĐTĐ 

Khi được hỏi về khả năng chữa khỏi của bệnh ĐTĐ, 
có đến hơn 60% đối tượng cho rằng bệnh này có thể 
chữa khỏi. Tỉ lệ này cao nhất ở nhóm được xác định là 
mắc tiền đái tháo đường bao gồm cả IFG và IGT (68% 
đến gần 78%). Tiếp theo là nhóm mắc ĐTĐ (gần 77%) 
và tỉ lệ này thấp nhất là ở nhóm glucose máu thông 
thường. Tỉ lệ cho rằng không thể chữa khỏi bệnh cao 
nhất ở nhóm có glucose máu thông thường (35%), tiếp 
theo là nhóm tiền ĐTĐ IFG và nhóm mắc ĐTĐ. 
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Biểu đồ 6. Các cách điều trị ĐTĐ 

ở những đối tượng cho rằng bệnh có thể chữa 
được, cách điều trị bằng dinh dưỡng hợp lý được đề 
cập đến nhiều nhất, lên đến hơn 80%. Tiếp theo là 
cách điều trị bằng thuốc với sấp xỉ 47% đối tượng nhắc 
đến cách điều trị này. Cách điều trị bằng luyện tập thể 
lực thường xuyên một cách phù hợp được gần 37% đối 
tượng đề cập đến. 

Bảng 5. Các biện pháp phòng tránh bệnh 
  NGT IFG IGT IFG + 

IGT 
DM Tổng 

n 400 18 55 8 34 515 Có thể phòng 
tránh được % 88.5 94.7 87.3 88.9 87.2 88.5 

Cách phòng tránh 
n 353 15 50 8 28 454 Dinh dưỡng 

hợp lý % 88.3 83.3 90.9 100.0 82.4 88.2 
n 182 8 29 3 14 236 Luyện tập thể 

lực hợp lý % 45.5 44.4 52.7 37.5 41.2 45.8 
n 84 3 9 0 9 105 Khám sức 

khỏe định kỳ % 21.0 16.7 16.4 0 26.5 20.4 
Bên cạnh việc hỏi các biện pháp điều trị, bộ câu hỏi 

điều tra cũng thăm dò hiểu biến của đối tượng về cách 
phòng tránh. Có gần 90% đối tượng cho rằng bệnh 
ĐTĐ có thể phòng tránh được. Trong đó, biện pháp 
dinh dưỡng hợp lý được nhắc đến nhiều nhất với 88,2% 
đối tượng đề cập đến. Đáng chú ý, tỉ lệ nhắc đến biện 
pháp này ở nhóm glucose máu bình thường (88,3%) 
cao hơn so với nhóm bị mắc đái tháo đường (chỉ 
82,4%). Đáng chú ý trong điều tra ban đầu của dự án 
chỉ có 32,8% người được điều tra trả lời là bệnh ĐTĐ 
có thể phòng được [8]. Đây cũng là một chỉ số cho thấy 
hiệu quả của chương trình can thiệp được triển khai tại 
Thái Bình. 

Thái độ đối với ĐTĐ, tiền ĐTĐ và các biến 
chứng 

Bảng 7 trình bày tỉ lệ đồng tình với một số nhận 
định về bệnh ĐTĐ. Đa số đều có thái độ đúng mực đối 
với tình trạng bệnh. Thực vậy, gần như toàn bộ, bao 
gồm cả những người mắc ĐTĐ, tiền ĐTĐ và bình 
thường đều đồng tình với quan điểm cho rằng bệnh 
nguy hiểm với sức khỏe và cuộc sống. Hơn 90% cũng 
đồng tình với nhận định cần phải tuân thủ theo hướng 
dẫn của bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh. Ngoài ra, 
cũng có đến hơn 97% đồng tình với vấn đề cả cộng 
đồng cần cùng có trách nhiệm trong việc phòng chống 
căn bệnh này. Tuy nhiên, vẫn còn một số (10%) cho 
rằng việc điều trị ĐTĐ và các biến chứng là không cần 
thiết. Với nhận định cho rằng việc thay đổi lối sống, và 
chế độ ăn là không có tác dụng điều trị và phòng 
chống bệnh ĐTĐ có đến hơn 13% đối tượng đồng tình.  
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Bảng 6. Tỉ lệ đồng tình với các nhận định 
  NGT IFG IGT IFG + IGT DM Tổng 

n 447 19 61 9 39 575 ĐTĐ là bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe và cuộc 
sống của chúng ta. % 98.9% 100.0% 96.8% 100.0% 100.0% 98.8% 

n 390 14 52 7 30 493 Tôi sẽ cảm thấy lo sợ nếu bị chẩn đoán là mắc 
bệnh ĐTĐ. % 86.3% 73.7% 82.5% 77.8% 76.9% 84.7% 

n 44 3 4 1 6 58 Việc điều trị ĐTĐ và biến chứng của ĐTĐ là 
không cần thiết. % 9.7% 15.8% 6.3% 11.1% 15.4% 10.0% 

n 422 16 62 8 35 543 Điều trị ĐTĐ quan trọng nhất là dùng thuốc theo 
hướng dẫn của bác sĩ. % 93.4% 84.2% 98.4% 88.9% 89.7% 93.3% 

n 63 3 3 0 10 79 Việc thay đổi lối sống, và chế độ ăn là không có 
tác dụng điều trị và phòng chống bệnh ĐTĐ. % 13.9% 15.8% 4.8% .0% 25.6% 13.6% 

n 317 16 45 6 25 409 
Phòng bệnh ĐTĐ quan trọng nhất là dùng thuốc. 

% 70.1% 84.2% 71.4% 66.7% 64.1% 70.3% 
n 444 19 59 9 36 567 Phòng chống bệnh ĐTĐ là trách nhiệm của toàn 

cộng đồng. % 98.2% 100.0% 93.7% 100.0% 92.3% 97.4% 

 
Các nguồn thông tin về ĐTĐ 
Bảng 7. Nguồn thông tin về ĐTĐ mà đối tượng tiếp 

cận 
Nguồn 
thông tin 

 NGT IFG IGT 
IFG + 
IGT 

DM Tổng 

n 294 13 47 8 25 387 Tivi 
% 83.5 92.9 88.7 88.9 73.5 83.8 
n 234 12 33 6 20 305 

Đài 
% 66.5 85.7 62.3 66.7 58.8 66.0 
n 148 6 23 4 14 195 

Báo 
% 42.0 42.9 43.4 44.4 41.2 42.2 
n 77 3 12 3 8 103 Tờ rơi, 

tranh 
ảnh, áp 
phích 

% 21.9 21.4 22.6 33.3 23.5 22.3 

n 193 3 28 7 20 251 Cán bộ y 
tế % 54.8 21.4 52.8 77.8 58.8 54.3 

n 133 4 26 7 11 181 Bạn bè, 
người 
thân % 37.8 28.6 49.1 77.8 32.4 39.2 

Khi được hỏi về việc có được nghe các thông tin 
truyền thông về ĐTĐ bao giờ chưa, thì có đến gần 80% 
đối tượng đã từng được nghe những thông tin này rồi. 
Nguồn thông tin mà các đối tượng thu được có tỉ lệ lớn 
nhất là tivi, có gần 84% những người đã biết về ĐTĐ từ 
nguồn này. Tiếp theo là đến hệ thống đài truyền thanh, 
với 66% đối tượng thu nhận thông tin từ kênh này, cán 
bộ y tế (với tỉ lệ trên 54%), và báo chí (42,2%). Việc thu 
nhận thông tin từ tờ rơi, tranh ảnh hay áp phích chiếm tỉ 
lệ rất thấp, chỉ hơn 20%. 

Bảng 8. Kênh thông tin về ĐTĐ mà đối tượng muốn 
tiếp nhận 
Kênh 
thông tin 

 NGT IFG IGT IFG + 
IGT 

DM Tổng 

n 338 13 52 7 29 439 
Tivi 

% 75.1 76.5 85.2 87.5 80.6 76.7 
n 278 13 40 8 21 360 Đài 
% 61.8 76.5 65.6 100.0 58.3 62.9 
n 201 8 31 5 15 260 

Báo 
% 44.7 47.1 50.8 62.5 41.7 45.5 
n 209 6 34 5 16 270 Tờ rơi, 

tranh ảnh, 
áp phích % 46.4 35.3 55.7 62.5 44.4 47.2 

n 364 12 50 6 30 462 Cán bộ 
y tế % 80.9 70.6 82.0 75.0 83.3 80.8 

n 338 13 52 7 29 439 Bạn bè, 
người thân % 75.1 76.5 85.2 87.5 80.6 76.7 

Về những kênh thông tin mà đối tượng muốn thu 
nhận, có tỉ lệ lớn nhất là thông tin từ cán bộ y tế. Có 
đến hơn 80% bày tỏ nguyện vọng có được các thông 
tin từ cán bộ y tế. Tiếp theo là có được thông tin từ các 
hệ thống thông tin đại chúng như tivi (gần 77%), đài 
(gần 63%) và báo (hơn 45%). Ngoài ra, một kênh 
thông tin cũng được nhiều người nhắc đến là từ những 
người thân hoặc bạn bè (76,7%) 

Kết luận và khuyến nghị 
Điều tra cắt ngang tại Thái Bình ghi nhận những 

thay đổi về tình trạng hiện mắc của ĐTĐ ở cộng đồng 
cũng những hiểu biết cũng như nhận thức của người 
dân trong việc phòng chống và điều trị bệnh. Tỉ lệ rối 
loạn glucose lúc đói IFG và tỉ lệ rối loạn dung nạp 
glucose IGT lần lượt là 3,3% và 10,8%. 

Kết quả điều tra cho hiểu biết về của người dân về 
bệnh đái tháo đường còn hạn chế, có 13,2% đối tượng 
trả lời được là đường máu cao hơn bình thường. Có 
50% số người được điều tra có kiến thức về các yếu tố 
nguy cơ của bệnh ĐTĐ. Ngoài ra có gần 90% đối 
tượng cho rằng bệnh ĐTĐ có thể phòng tránh được. 

Gần 80% đối tượng đã từng được nghe những 
thông tin về ĐTĐ. Nguồn thông tin mà các đối tượng 
thu được chủ yếu từ tivi với 84%. Tiếp theo là đến hệ 
thống đài truyền thanh, với 66% đối tượng thu nhận 
thông tin từ kênh này. 

Về kênh thông tin mà đối tượng muốn thu nhận, 
quan trọng nhất là từ cán bộ y tế, tiếp theo là có thông 
tin từ các hệ thống thông tin đại chúng như tivi (gần 
77%), đài (gần 63%) và báo (hơn 45%). 

Với những kết quả thu được, một số khuyến nghị 
chính của nghiên cứu bao gồm: (1) Mở rộng và đa 
dạng hóa các hoạt động truyền thông. Bên cạnh các 
chiến dịch trên các phương tiện truyền thông đại chúng 
theo các chuyên đề về bệnh, những hình thức tương 
tác, trao đổi trực tiếp như sinh hoạt câu lạc bộ phòng 
chống đái tháo đường, các tờ rơi, poster giúp người dân 
có được nhận thức tốt hơn về bệnh cũng như các yếu 
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tố nguy cơ của bệnh; (2) Tăng cường các hoạt động 
nghiên cứu nhằm đưa ra các biện pháp phòng ngừa, 
phát hiện sớm và điều trị nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người bệnh. 
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG SỐC Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT  

DENGUE NGƯỜI LỚN ĐIỀU TRỊ TẠI VIỆN QUÂN Y 13 QUY NHƠN (2008-2010) 
 
Đỗ Tuấn Anh - Học viện quân y 

Trần Minh Tường - Trung tâm y học dự phòng phía nam-Cục quân y 

Tóm tắt 
Nghiên cứu 136 BN SXHD điều trị tại bệnh viện 13 

Quy nhơn từ 2008-2010, chúng tôi rút ra một số yếu tố 
có giá trị tiên lượng sốc như sau: 

* Các triệu chứng lâm sàng:  
Vật vã hoặc li bì; hạ sốt đột ngột; đau bụng; nôn 

nhiều; xuất huyết kết hợp; gan to.  
* Các triệu chứng cận lâm sàng:  
TC giảm dưới 50 G/L; Hct tăng trên 48%; hoạt độ 

enzym SGPT và SGOT tăng cao hơn hai lần giá trị 
bình thường; CK MB > 24 U/L; tràn dịch khoang thanh 
mạc; dày thành túi mật trên siêu âm; biến đổi bất 
thường trên điện tâm đồ.  

Summary 
Study 136 DHF patients treated at Quy Nhon 

13 hospitals from 2008 to 2010, we draw a number of 
factors that predict shock value as follows: 

* The clinical symptoms: 
- Struggle Fever; down suddenly; abdominal pain; 

vomiting much, combinedbleeding; big liver. 
* The subclinical symptoms: 
- TC dropped 

below 50 G / L; Hct increases above 48%, SGPT and 
SGOT enzyme activityin creased more than twice the 
normal value; CK MB> 24 U / L; serosa fluid chamber; 
gallbladder wall thickening on ultrasound; 
abnormalities on electrocardiogram. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là một bệnh truyền 

nhiễm cấp tính gây dịch, do vi rút Dengue gây nên với 
biểu hiện lâm sàng từ sốt đơn thuần đến sốt có xuất 
huyết với nhiều dạng khác nhau, từ không sốc đến 
biểu hiện nặng nhất là hội chứng sốc Dengue (HCSD), 
dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị 
kịp thời 

Tại Việt Nam hiện nay, SXHD trở thành một bệnh 
dịch lưu hành cả ở thành thị lẫn nông thôn nơi có muỗi 
truyền bệnh. Hiện tại, SXHD chiếm vị trí hàng đầu về 
chỉ số mắc và chết trên 10 vạn dân trong số các bệnh 
truyền nhiễm phổ biến và đứng hàng thứ 7 trong số 
các nguyên nhân nhập viện ở Việt Nam. Tử vong do 
SXHD chủ yếu do sốc Dengue gây ra vì vậy việc tìm 
hiểu những yếu tố tiên lượng sốc để dự phòng và giảm 
tỷ lệ tử vong là rất quan trọng trong thực hành lâm 
sàng. Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tôi thực 
hiện đề tài này nhằm các mục tiêu Xác định một số 
yếu tố có giá trị tiên lượng sốc ở bệnh nhân SXHD. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
* Địa điểm và thời gian nghiên cứu. 
Viện Quân y 13 … Quy Nhơn  
Từ năm 2008 đến 2010.  
* Đối tượng nghiên cứu 
134 BN SXHD được điều trị từ năm 2008 đến tháng 

5/2010 ở tất cả các mức độ bệnh đã được xác định, 
nhập viện tại Viện Quân y 13 … Quy Nhơn.  

- Tiêu chuẩn chọn: 
Những bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng 

SXHD, dựa theo tiêu chuẩn chẩn đoán của WHO 
(2009): 

���� Sốt cấp tính 2 … 7 ngày 
���� Xuất huyết: nghiệm pháp dây thắt dương tính, 

hoặc XHDD, bầm tím nơi tiêm, XHNM hoặc XHPT.  
���� Gan to 
���� Tiểu cầu giảm ≤ 100 G/l  
���� Hct tăng trên 20% so với trị số bình thường  
���� Suy tuần hoàn cấp: huyết áp hạ (HATĐ < 90 

mmHg) hoặc huyết áp kẹt (HATĐ … HATT ≤ 
20mmHg). 


